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Mở ĐầU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai lĩnh vực hoạt động quan trọng 

luôn được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ X của Đảng đã khẳng định: Phát triển mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động 
khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo để thực sự phát huy vai trò là quốc sách 
hàng đầu, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri 
thức. Đồng thời, đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú 
trọng đổi mới hệ thống giáo dục đại học và sau đại học, gắn đào tạo với sử dụng, trực 
tiếp phục vụ chuyển đổi cơ cấu lao động, phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng 
cao, nhất là chuyên gia đầu ngành.., có cơ chế và chính sách gắn kết có hiệu quả trường 
đại học với cơ sở nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp để chuyển giao kết quả nghiên 
cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Điều đó, đòi hỏi các trường đại 
học nói chung và các trường đại học quân sự nói riêng phải có sự gắn kết giữa nâng cao 
chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Hiện nay, trước sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, 
sự mở rộng giao lưu và hội nhập quốc tế, yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu của sự nghiệp xây dựng 
Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, 
đang đặt ra yêu cầu mới đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo của các nhà trường. Vấn đề 
có ý nghĩa quyết định của quá trình này là phải đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, 
năng lực, nhất là năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng 
viên, trong đó có giảng viên khoa học xã hội nhân văn (KHXHNV) đáp ứng mục tiêu, 
yêu cầu nhiệm vụ đào tạo của các nhà trường. 

Nâng cao năng lực giảng dạy (NLGD) và năng lực nghiên cứu khoa học 
(NLNCKH) của giảng viên KHXHNV là hoạt động có mục đích, kế hoạch, nội dung, 
hình thức, biện pháp tiến hành riêng và tạo nên những kết quả khác nhau. Nhưng đều 
diễn ra trong môi trường sư phạm quân sự; chịu sự lãnh đạo, quản lý của các chủ thể ở 
các nhà trường và đều hướng đến mục đích chung thống nhất. Thông qua hoạt động của 
chủ thể mà giữa nâng cao NLGD và NLNCKH có sự tác động, ràng buộc, quy định, thúc 
đẩy, chuyển hoá lẫn nhau góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của các nhà 
trường.  

Hiện thực hoá đường lối quan điểm của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về công tác giáo 
dục - đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội thời kỳ mới, trong những năm qua các 
trường đại học quân sự (ĐHQS) đã có sự quan tâm nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng 
viên KHXHNV và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để người giảng viên phát huy năng 
lực trong học tập, nghiên cứu và giảng dạy. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt 
được, thì việc giải quyết quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên 
KHXHNV ở các trường ĐHQS vẫn còn có những hạn chế, bất cập nhất định. Nguyên nhân 
cơ bản của quá trình đó là do chưa có sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện của 
các chủ thể, chưa tạo ra được những nhân tố động lực thúc đẩy người giảng viên tích cực tự 
giác tham gia nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Tình trạng 
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ấy nếu chậm được khắc phục sẽ trực tiếp làm giảm sút chất lượng giảng dạy và nghiên cứu 
KHXHNV trong quá trình đào tạo sĩ quan ở các nhà trường. Vì vậy, việc lựa chọn và nghiên 
cứu một cách cơ bản, hệ thống về “Quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực 
nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn ở các trường đại học quân sự 
hiện nay” là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết.  

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
 Mục đích: Dưới góc độ triết học nghiên cứu một cách cơ bản, hệ thống một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn về quan hệ giữa nâng cao NLGD và nâng cao NLNCKH của giảng viên 
KHXHNV, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cơ bản  giải quyết quan hệ này ở các trường 
ĐHQS hiện nay. 

 Nhiệm vụ: Một là, làm rõ một số vấn đề lý luận về quan hệ giữa nâng cao NLGD và 
nâng cao NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở các trường ĐHQS; Hai là, đánh giá thực 
trạng; chỉ ra những nhân tố tác động và yêu cầu  đối với quan hệ giữa nâng cao NLGD và 
nâng cao NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở các trường ĐHQS hiện nay; Ba là, đề xuất 
giải pháp cơ bản giải quyết quan hệ giữa nâng cao NLGD và nâng cao NLNCKH của giảng 
viên KHXHNV ở các trường ĐHQS hiện nay. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 
- Khách thể và đối tượng nghiên cứu 
 + Khách thể nghiên cứu của luận án, là nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực nghiên 

cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội  nhân văn. 
 + Đối tượng nghiên cứu của luận án, là quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng 

dạy và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội  nhân văn. 
 - Phạm vi nghiên cứu của luận án, là quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của 

giảng viên KHXHNV ở các trường ĐHQS của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay. 
4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu 
- Cơ sở lý luận của luận án: Là hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Bộ Gi̧ o dục và 
Đào tạo, của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng về vấn đề giáo dục - đào tạo và 
nghiên cứu khoa học. 

- Cơ sở thực tiễn của luận án: Tác giả nghiên cứu, khảo sát thực trạng của quan hệ 
giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở các trường ĐHQS hiện 
nay. Tham khảo kết quả điều tra xã hội học của nhiều công trình khoa học có liên quan đến 
luận án, các báo cáo tổng kết công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các trường ĐHQS, cơ 
quan chức năng Bộ Quốc phòng.  

 - Phương pháp nghiên cứu của luận án: Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ 
nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Luận án sử dụng các phương pháp nhận thức 
khoa học như: phân tích và tổng hợp; quy nạp và diễn dịch; hệ thống và cấu trúc; lịch sử và 
lôgíc; khái quát hoá và trừu tượng hoá; điều tra xã hội học; so sánh, thống kê; phương pháp 
chuyên gia để làm rõ vấn đề dưới góc độ triết học. 

5. Những đóng góp mới của luận ̧ n  
- Làm rõ NLGD và NLNCKH với tư cách là hai thành tố thống nhất trong một chủ thể: 

giảng viên khoa học xã hội nhân văn, được thực hiện bởi hai nhiệm vụ thống nhất trong một 
quá trình: quá trình giáo dục - đào tạo, vừa thống nhất, vừa bao hàm sự khác biệt. 
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- Luận giải thực chất quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên 
KHXHNV ở các trường ĐHQS trên ba khía cạnh: đó là sự ràng buộc, quy định; là sự tác 
động, thúc đẩy; và sự xâm nhập, chuyển hóa lẫn nhau giữa hoạt động giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học của người giảng viên. Đồng thời, làm rõ những vấn đề có tính quy luật của 
quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở các trường ĐHQS. 

- Đánh giá thực trạng và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thực trạng của mối quan hệ. Trên 
cơ sở đó, đề xuất giải pháp cơ bản giải quyết quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH 
của giảng viên KHXHNV ở các trường ĐHQS hiện nay. 

6. ý nghĩa của luận ̧ n 
- Luận án cung cấp những luận cứ khoa học cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo công ţ c đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa 
học ở các nhà trường quân đội. 

- Góp phần định hướng cho đội ngũ giảng viên ở các nhà trường quân đội phấn đấu, rèn 
luyện nâng cao trình độ, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy ở các 
nhà trường trong và ngoài quân đội. 

7. Kết cấu của luận án 
Luận án được kết cấu gồm: mở đầu, 4 chương (10 tiết), kết luận, danh mục công trình 

khoa học của tác giả đã được công bố, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. 
Chương 1 

Tổng quan Tình hình nghiên cứu liên quan  
đến đề tài luận án 

1.1. Quan điểm của các nhà kinh điển Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Đảng Cộng sản Việt Nam liên quan đến đề tài luận án            

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin tuy chưa có một tác phẩm chuyên biệt nào 
bàn về năng lực, nhưng trong các tác phẩm của mình, các ông đã đề cập đến vấn đề năng 
lực của con người trong hoạt động nói chung và trong hoạt động giáo dục - đào tạo nói 
riêng. Khác với các nhà duy vật siêu hình, thường đồng nhất năng lực người với bản 
năng, với cái vô thức bất biến của nó, đồng nhất tính chỉnh thể của năng lực với một yếu 
tố cấu thành nó; các nhà duy tâm, tôn giáo đồng nhất năng lực với tinh thần, thượng đế 
hoá năng lực người; các nhà mácxít nói đến năng lực là nói đến những lực lượng bản chất 
người tức là những yếu tố sức mạnh của con người được huy động vào hoạt động thực 
tiễn, là khả năng thể hiện mình trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định.  

Là người kế thừa phát triển và vận dụng sáng tạo tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin 
vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, ngay từ những ngày đầu giành được 
chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định giáo dục là một trong ba nhiệm vụ trọng 
tâm của Chính phủ lâm thời, đó là “diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”. 
Trong đó, nhiệm vụ giáo dục rất nặng nề nhưng rất vẻ vang mà lực lượng quyết định 
là đội ngũ giáo viên, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. Vì thế, phải 
đào tạo, bồi dưỡng sao cho những “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy 
giáo”, có nghĩa là người làm công tác giáo dục phải có trình độ tri thức, có phẩm chất 
đạo đức trong sáng, hiểu biết chuyên môn và có phương pháp giảng dạy sao cho học 
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sinh hiểu chóng, nhớ lâu, tiến bộ nhanh. Và con đường để nâng cao năng lực là tích 
cực, tự giác học tập, rèn luyện, chỉ có thông qua học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn 
đấu thì năng lực ngày càng cũng cố và phát triển. Người khẳng định “Năng lực của 
người không phải hoàn toàn tự nhiên mà có, mà phần lớn do công tác, do luyện tập 
mà có”.  

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 
làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Thông qua các văn kiện, nghị 
quyết Đảng ta thể hiện rõ sự quan tâm đến việc “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân 
lực, bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước. Vì vậy, Đảng coi giáo dục và đào tạo cùng 
với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong giáo dục coi “Giáo viên là nhân tố 
quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh”. Cho nên, Đảng ta rất 
quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên chính trị giảng dạy 
các môn khoa học xã hội nhân văn. Đồng thời, chủ trương nâng cao năng lực và tạo 
cơ hội cho mọi người đều có thể phát huy hết tài năng, tham gia vào quá trình phát 
triển và hưởng thụ những thành quả phát triển kinh tế - xã hội.  

Những vấn đề trên cho thấy, các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đều có sự thống nhất chung là: 
khẳng định năng lực là một thành phần, một thuộc tính bản chất không thể thiếu 
trong mỗi con người, là sức mạnh của con người được hình thành, phát triển trong 
hoạt động thực tiễn. Các quan điểm, tư tưởng đó là cơ sở phương pháp luận khoa 
học, đặt nền móng cho chúng ta phương hướng xem xét, vận dụng vào nâng cao và 
phát huy năng lực của người giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở 
các nhà trường. Đồng thời, là cơ sở để nghiên cứu và giải quyết vấn đề quan hệ 
giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở các trường ĐHQS 
hiện nay. 

1.2. Một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Đảng uỷ Quân sự 
Trung ương liên quan đến xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên 

Hiện thực hoá đường lối quan điểm của Đảng, trong những năm qua Nhà nước, 
Chính phủ, các cơ quan Bộ Giáo dục - đào tạo, Đảng uỷ Quân sự Trung ương đã có 
những chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách nhằm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng 
nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ giảng viên nói chung và của giảng viên ở các 
trường ĐHQS nói riêng. 

Ngày 15 tháng 6 năm 2004 Ban Bí thư ra Chỉ thị số 40/CT - TW về việc xây 
dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Ngày 11 
tháng 01 năm 2005 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 09/2005/QĐ - TTg, về đề 
án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai 
đoạn 2005 - 2010”;Ngày 14 tháng 6 năm 2005 Luật giáo dục tiếp tục khẳng định vị 
tri, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người giảng viên trong hệ thống giáo dục - 
đào tạo làm cơ sở bảo đảm cho người giảng viên thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của 



 5

mình; Ngày 02 tháng 11 năm 2005 Chính phủ ra Nghị quyết số 14/2005/NQ -CP, về 
đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020. 
Trong quân đội, những năm qua Đảng uỷ Quân sự Trung ương đã có nhiều chỉ thị, 
nghị quyết nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đội ngũ cán bộ trong thời 
kỳ mới: Ngày 01 tháng 6 năm 1994 ra Nghị quyết số 93/ĐUQSTW, về tiếp tục đổi 
mới công tác đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật và xây dựng nhà 
trường chính quy; Ngày 29 tháng 4 năm 1998 ra Nghị quyết số 94/NQ - ĐUQSTW, 
về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong thời kỳ mới; Ngày 25 tháng 6 năm 2005, 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định số 85/QĐ - BQP về việc phê duyệt đề án 
“Kiện toàn phát triển đội ngũ nhà giáo quân đội đến năm 2010”. Mặc dù phạm vi, 
quyền hạn khác nhau, nhưng các chủ trương, chính sách là những phương hướng chỉ 
đạo để các trường ĐHQS tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên 
đủ về số lượng, cao về chất lượng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giáo dục - đào tạo đội 
ngũ sĩ quan quân đội trong giai đoạn hiện nay. 

1.3. Các công trình khoa học nghiên cứu liên quan đến đề tài luận ̧ n 
Liên quan đến năng lực giảng dạy và nâng cao năng lực giảng dạy, có các công 

trình nghiên cứu “Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI”; “Về giáo dục” của GS, VS 
Phạm Minh Hạc; “Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài” của Nghiêm Đình Vú - 
Nguyễn Đắc Hưng; Đôi điều suy nghĩ về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong 
quản lý sự phát triển xã hội trên nguyên tắc tiến bộ và công bằng”, Tương Lai, Ban đối 
ngoại Trung ương… Với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, đã tập trung phân tích sâu sự 
tác động biến đổi của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đến mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội trong đó có lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Các tác giả luận giải khá sâu sắc vị 
trí, vai trò của người giảng viên, nhìn chung các nhà nghiên cứu đều có những đánh giá, 
nhận định thống nhất. 

 Các công trình nghiên cứu: “Những vấn đề  huấn luyện và giáo dục trong các trường 
quân sự” của I.N.Sca-đốp; “Giáo dục học quân sự”; “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo 
viên khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Chính trị quân sự” đề tài khoa học cấp học 
viện, của PGS, TS Đặng Đức Thắng (chủ nhiệm); “Đổi mới phương pháp dạy học trong 
các trường đại học quân sự” của PGS, TS Lê Minh Vụ (chủ biên)... các nhà nghiên cứu đã 
làm rõ năng lực của người giảng viên, bàn sâu về năng lực giảng dạy thể hiện ở phạm trù 
“văn hoá sư phạm” mà bao gồm xu hướng sư phạm, tài nghệ sư phạm và phong cách sư 
phạm, trong đó tài nghệ sư phạm là biểu hiện rõ nét và sinh động năng lực của người giảng 
viên.  

Liên quan đến năng lực nghiên cứu khoa học và nâng cao năng lực nghiên cứu 
khoa học, có các công trình: “Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học viên 
đào tạo bậc đại học ở Trường sĩ quan Lục quân 2 hiện nay”, Luận văn thạc sĩ Triết 
học, Nguyễn Văn Lan; “Nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng - lý luận của giảng 
viên khoa học xã hội nhân văn ở các nhà trường quân đội nhân dân Việt Nam hiện 
nay” Luận án tiến sĩ Triết học, Phạm Văn Thuần; “Phát triển năng lực trí tuệ của sĩ 
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quan trẻ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Luận án tiến sĩ Triết học, Lê Quý 
Trịnh; “Phát huy nguồn lực trí thức khoa học xã hội nhân văn trong Quân đội nhân 
dân Việt Nam hiện nay”, Luận án tiến sĩ Triết học, Nguyễn Đình Minh… các công 
trình đã nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực nghiên cứu 
khoa học, xem năng lực nghiên cứu khoa học là những khả năng bên trong của con 
người được huy động vào hoạt động sáng tạo khoa học.  

Liên quan đến nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa học, có 
các công trình “Mối quan hệ giữa nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa 
học xã hội và nhân văn ở các nhà trường quân đội”, PGS TS Vũ Quang Lộc (chủ 
biên); “Mối quan hệ biện chứng giữa quá trình đào tạo và tự đào tạo sĩ quan trong các 
trường đại học của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”, Luận án tiến sĩ Triết học, 
Kim Ngọc Đại; “Mối quan hệ giữa phát triển năng lực sư phạm và phát triển tư duy 
khoa học của học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện 
Chính trị quân sự”, Luận văn thạc sĩ Triết học, Dương Quang Hiển; “Phát huy tính 
tích cực xã hội của đội ngũ giảng viên trong các trường sĩ quan quân đội nhân dân 
Việt Nam”, Luận án tiến sĩ Triết học, Nguyễn Văn Hoà… các công trình đề cập nhiều 
khía cạnh khác nhau liên quan đến mối quan hệ giữa hoạt động giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học ở các nhà trường, chỉ ra tính quy luật, nhân tố tác động, dự báo xu 
hướng vận động của các mối quan hệ theo từng góc độ nghiên cứu.  

Kết luận chương 1 
Với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau liên quan đến vấn đề năng lực giảng dạy, năng 

lực nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa học 
của người giảng viên, nhưng cho đến nay cả trong lẫn ngoài nước, chưa có công trình 
khoa học nào đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống về quan hệ giữa nâng cao năng lực 
giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn ở 
các trường đại học quân sự hiện nay. Vì vậy, đề tài luận án không trùng lắp với các công 
trình khoa học đã được công bố. 

Chương 2 
Một số VẤN Đề Lý LUẬN Về QUAN Hệ GIỮA NÂNG 
CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY VÀ NĂNG LỰC NGHIÊN 

CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI 
NHÂN VĂN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI  HỌC QUÂN SỰ 

2.1. Thực chất quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực nghiên 
cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn ở các trường đại học 
quân sự 

2.1.1. Tiếp cận quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu 
khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn ở các trường đại học quân sự dưới 
góc độ phương pháp luận triết học 

 Giảng viên KHXHNV là chủ thể trực tiếp của quá trình giảng dạy và nghiên cứu 
KHXHNV ở các trường ĐHQS. Cho nên , nói đến năng lực của họ thực chất là nói đến 
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những khả năng, điều kiện bên trong của người giảng viên được huy động vào thực hiện 
nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở nhà trường. Trong hoạt động giảng dạy, 
năng lực của giảng viên được biểu hiện ở việc thu thập xử lý lựa chọn thông tin, biên 
soạn bài giảng, lựa chọn sử dụng nhiều phương pháp, phương tiện hiện đại phù hợp với 
nội dung, đối tượng đào tạo, luôn kết hợp những thủ pháp khác nhau làm tăng sự chú ý 
để người học tiếp thu và ghi nhớ nội dung nhanh và hiệu quả. Ngược lại, trong nghiên 
cứu khoa học, năng lực được biểu hiện ở khả năng phát hiện vấn đề nghiên cứu, khả năng 
thu thập, khái quát sáng tạo tri thức mới.  

Như vậy, NLGD và NLNCKH là hai thành tố thống nhất trong một chủ thể, 
được biểu hiện hai nhiệm vụ thống nhất trong một quá trình, vừa thống nhất, vừa bao 
hàm sự khác biệt, đồng thời là những nhân tố cơ bản có ý nghĩa quyết định đến chất 
lượng hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên KHXHNV ở các 
trường ĐHQS. Vì vậy, để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu 
KHXHNV, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao NLGD và NLNCKH của người giảng 
viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của các nhà trường.  

Từ cách tiếp cận trên tác giả quan niệm: Nâng cao năng lực giảng dạy và năng 
lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn ở các trường đại 
học quân sự là hoạt động có tổ chức, có mục đích của các chủ thể nhằm thúc đẩy 
người giảng viên không ngừng vươn lên sáng tạo, chiếm lĩnh tri thức khoa học, đổi 
mới nội dung, phương pháp, phương tiện giảng dạy theo hướng hiện đại, để vận 
dụng vào truyền thụ hệ thống tri thức khoa học xã hội nhân văn đến người học đạt 
hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ giáo dục - đào tạo ở 
các nhà trường. 

- Nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV được tổ chức tiến 
hành chặt chẽ thống nhất có mục đích rõ ràng và có kế hoạch, nội dung, hình thức, 
phương pháp, phương tiện xác định, diễn ra trong môi trường sư phạm quân sự, chịu sự 
lãnh đạo quản lý của cấp uỷ đảng, chỉ huy các cấp và cơ quan chức năng ở các trường 
ĐHQS. Trong đó, cấp uỷ đảng, chỉ huy các cấp và cơ quan chức năng được xem là chủ 
thể tác động chỉ dừng lại với mục đích là những nhân tố tạo ra những tiền đề, điều kiện 
khách quan; còn giảng viên KHXHNV là chủ thể trực tiếp quyết định việc nâng cao 
NLGD và NLNCKH của họ. 

- Nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở các trường ĐHQS 
là quá trình thống nhất, nhưng bao hàm sự khác biệt. Cả hai hoạt động đều có nội 
dung thống nhất và cùng mục đích hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ sĩ 
quan quân đội, nhưng do tính chất, đặc điểm, cách thức, phương pháp tiến hành và sản 
phẩm của hai hoạt động có sự khác nhau. 

- Nâng cao NLGD và NLNCKH còn là quá trình thống nhất biện chứng giữa 
những tác động của công tác đào tạo, bồi dưỡng và tự đào tạo, bồi dưỡng nhằm không 
ngừng bổ sung những tri thức, những khả năng mới; đồng thời, loại bỏ những yếu kém 
lạc hậu cản trở trong NLGD và NLNCKH của người giảng viên. Quá trình này được 
tiến hành với nhiều hình thức, biện pháp khác nhau như: gửi giảng viên đi đào tạo ở các 
học viện, nhà trường, hội thao, tập huấn, học tại chức, sinh hoạt chuyên đề, thông tin 
khoa học, hội thảo… nhưng đây chỉ là những cơ sở, điều kiện xây dựng những yếu tố 
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tiềm năng. Thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hình thức cơ bản và trực tiếp 
để nâng cao NLGD và NLNCKH của người giảng viên. 

2.1.2. Những khía cạnh bản chất của quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng 
dạy và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn ở 
các trường đại học quân sự 

Thuật ngữ quan hệ trong tiếng Việt được hiểu là sự gắn bó chặt chẽ, có tác động qua 
lại lẫn nhau; đồng thời chuyển hoá lẫn nhau giữa các mặt, các yếu tố trong một hệ thống 
nhất định. Với cách tiếp cận trên có thể quan niệm: Quan hệ giữa nâng cao năng lực 
giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn ở 
các trường đại học quân sự là sự ràng buộc, quy định, tác động, thúc đẩy, xâm nhập, 
chuyển hoá lẫn nhau giữa hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của người giảng 
viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo  ở các nhà trường.  

Quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở các trường 
ĐHQS được thể hiện trên ba khía cạnh sau đây: 

Một là, quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở các 
trường ĐHQS là sự ràng buộc, quy định lẫn nhau giữa hoạt động giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học của người giảng viên. Nâng cao NLGD định hướng nâng cao NLNCKH từ xác định 
mục đích, lựa chọn nội dung, phương hướng nghiên cứu để không dẫn đến tình trạng nghiên 
cứu tự do, lộn xộn, mất kiểm so ţ. Ngược lại, nâng cao NLNCKH tạo cơ sở, điều kiện nâng cao 
NLGD, để hoạt động giảng dạy ngày càng đạt kết quả cao, góp phần nâng cao chất lượng gi̧ o 
dục - đào tạo của nhà trường. Sự ràng buộc, quy định lẫn nhau giữa nâng cao NLGD và 
NLNCKH của giảng viên KHXHNV bảo đảm cho qu  ̧trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học 
của họ ph ţ triển đúng hướng, đạt hiệu quả theo mục tiêu đã đề ra. 

Hai là, quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở 
các trường ĐHQS là sự tác động, thúc đẩy lẫn nhau giữa hoạt động giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học của người giảng viên. Từ yêu cầu nâng cao NLGD đã đặt ra 
nhu cầu nâng cao NLNCKH, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng 
phát triển. NLNCKH được nâng lên lại khái quát, sáng tạo ra những tri thức mới 
hiện đại thúc đẩy người giảng viên vươn lên chiếm lĩnh, vận dụng vào nâng cao 
chất lượng giảng dạy của mình. Sự tác động thúc đẩy lẫn nhau giữa hoạt động 
giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên KHXHNV diễn ra hết sức 
phong phú, phức tạp, vừa đan xen hoà quyện vào nhau, vừa thúc đẩy, chế ước lẫn 
nhau, làm cho các thành tố trong NLGD và NLNCKH ngày càng được bổ sung, 
phát triển, hoàn thiện cả bề rộng lẫn chiều sâu. 

Ba là, quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở 
các trường ĐHQS là sự xâm nhập, chuyển hoá lẫn nhau giữa hoạt động giảng dạy 
và nghiên cứu khoa học của người giảng viên. Sự chuyển hoá giữa nâng cao NLGD và 
NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở các trường ĐHQS, không có nghĩa là NLGD 
chuyển hoá thành NLNCKH và ngược lại; mà nâng cao NLGD một mặt tạo những nhu 
cầu, động lực thúc đẩy nâng cao NLNCKH, qua đó tiếp nhận các tri thức để bổ sung phát 
triển các thành tố trong năng lực giảng dạy. Ngược lại, nâng cao NLNCKH đến lượt nó 
tạo những yêu cầu, điều kiện, khả năng mới đòi hỏi nâng cao NLGD. 
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2.2. Những vấn đề có tính quy luật của quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng 
dạy và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn ở 
các trường đại học quân sự 

2.2.1. Quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu 
khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn phụ thuộc vào tính chất, đặc 
điểm nhiệm vụ trung tâm ở các trường đại học quân sự 

Giáo dục - đào tạo là nhiệm vụ xuyên suốt của quá trình đào tạo ở các nhà 
trường, nó thể hiện ở mục tiêu, yêu cầu,  chương trình, nội dung, đối tượng đào tạo 
mà các tổ chức, các lực lượng cần phải hướng đến thực hiện. Do đặc điểm, tính chất 
của hoạt động giáo dục - đào tạo ở các trường ĐHQS cho nên nhiệm vụ trung tâm 
của mỗi nhà trường vừa mang tính chất chung, vừa phản ánh yêu cầu nhiệm vụ riêng 
theo chuyên ngành đào tạo của từng trường, vì vậy khi nhiệm vụ trung tâm thay đổi 
mọi hoạt động nghiên cứu khoa học và giảng dạy có sự thay đổi. Chính sự thay đổi 
đó, chi phối quy định đến chất lượng, hiệu quả của quan hệ giữa nâng cao NLGD và 
NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở các trường ĐHQS. 

2.2.2. Quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa 
học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn phụ thuộc vào việc phát huy vai trò nhân 
tố tạo động lực ở các trường đại học quân sự  

Nhân tố tạo động lực là những yếu tố có khả năng kích thích, thúc đẩy, động viên 
người giảng viên gắn bó với công việc, quan tâm đến hoạt động giảng dạy, không ngừng 
vươn lên trong nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở 
các nhà trường. Hơn nữa, giảng dạy KHXHNV ở các trường ĐHQS, có nhiều đặc thù, 
nhiều loại hình, tính chất khác nhau, biết tìm và phát huy các nhân tố tạo động lực sẽ 
kích thích người giảng viên vượt qua mọi khó khăn trở ngại hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ 
được giao. Theo đó, có thể thấy cơ chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy giảng viên khoa 
học xã hội nhân văn không ngừng vươn lên sáng tạo khoa học trong hoạt động giảng dạy 
hàng ngày của họ. Điều kiện, môi trường sư phạm kích thích người giảng viên tích cực 
tham gia nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng giảng dạy ở các trường đại học quân 
sự. 

2.2.3. Quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa 
học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn phụ thuộc vào nhân tố chủ quan của 
người giảng viên 

 Quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở các 
trường ĐHQS, không chỉ phụ thuộc vào những nhân tố, những điều kiện khách 
quan, mà nó còn phụ thuộc rất lớn vào nhân tố chủ quan của người giảng viên như: 
trình độ tri thức; động cơ, thái độ, ý chí, nghị lực; năng lực thực tiễn. Mỗi nhân tố 
có vị trí, vai trò nhất định, nhưng đều tác động chi phối đến quan hệ giữa nâng cao 
NLGD và NLNCKH của họ trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở 
các nhà trường. Cùng với trình độ tri thức, động cơ, thái độ, thì năng lực thực tiễn 



 10

của người giảng viên có vai trò to lớn trong việc quán triệt tổ chức thực hiện các 
hoạt động này trong thực tiễn. 

Kết luận chương 2 
 Nâng cao NLGD và NLNCKH là những hoạt động có cách thức, phương pháp tiến 
hành khác nhau, nhưng có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau. Thực chất quan hệ giữa 
nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV là sự ràng buộc, quy định, tác 
động, thúc đẩy, xâm nhập chuyển hóa lẫn nhau giữa hoạt động giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học của người giảng viên. Mối quan hệ này diễn ra như là một quá trình tự thân mang 
tính quy luật, đó là một chu trình biện chứng theo quan hệ nhân quả quy định chất lượng 
giảng dạy và nghiên cứu khoa học của người giảng viên ở các trường ĐHQS. 

Chương 3 
Một số vấn đề thực tiễn của quan hệ giữA NÂNG CAO NĂNG 

LỰC GIẢNG DẠY VÀ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG 
VIÊN KHOA HỌC Xã HỘI NHÂN VĂN ở CÁC TRƯỜNG đại học quân 

sự hiện nay 
3.1. Thực trạng và nguyên nhân dẫn đến thực trạng của quan hệ giữa nâng 

cao năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học 
xã hội nhân văn ở các trường đại học quân sự hiện nay 

3.1.1. Thực trạng của quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực 
nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn ở các trường đại 
học quân sự hiện nay 

Trong những năm qua lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chức năng và đội ngũ giảng 
viên KHXHNV, đã có sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức hoạt động nghiên cứu 
khoa học gắn liền với hoạt động giảng dạy. Điểm nổi bật trong nâng cao NLNCKH 
của giảng viên KHXHNV ở các trường ĐHQS hiện nay là nội dung, hình thức nghiên 
cứu khoa học ngày càng phong phú, đa dạng với nhiều cấp độ khác nhau và hướng 
vào nghiên cứu những vấn đề phục vụ cho hoạt động giảng dạy. Cho nên, trong thực 
tiễn quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV được thể 
hiện trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, mà biểu hiện sinh động 
nhất là ở các khâu, các bước trong quá trình giảng dạy của người giảng viên.  

Thứ nhất, quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV 
trong đổi mới chương trình, nội dung giảng dạy. Mọi hoạt động nghiên cứu khoa học 
tập trung chủ yếu đổi mới hệ thống chương trình, nội dung giảng dạy, cả kết cấu 
chương trình, cả nội dung môn học, bài học, theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, 
chuyên sâu, phù hợp các cấp học, bậc học. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra trong đào 
tạo sĩ quan những năm gần đây, thì năng lực nghiên cứu đổi mới chương trình, nội 
dung giảng dạy của giảng viên KHXHNV ở các trường ĐHQS, vẫn còn bộc lộ những 
hạn chế nhất định. Điều này thể hiện ở sự mất cân đối, chưa phù hợp giữa các cấp 
học, bậc học chỉ chú ý nhiều đến chương trình, nội dung giảng dạy theo bậc học (cao 
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đẳng, đại học) mà chưa có sự quan tâm đúng mức đến chương trình, nội dung giảng 
dạy theo cấp học (chức danh). 

Thứ hai, quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV trong 
nâng cao chất lượng biên soạn bài giảng. Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên 
đã tập trung nâng cao chất lượng biên soạn bài giảng, từ việc lựa chọn nội dung, xây dựng 
đề cương đến việc thu thập tài liệu, xử lý thông tin biên soạn bài giảng. Tuy vậy, việc 
nghiên cứu nâng cao chất lượng giảng dạy mặc dù đã được giảng viên KHXHNV chú 
trọng, nhưng chưa thật thường xuyên, toàn diện, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 
giảng dạy ở các trường ĐHQS hiện nay.  

Thứ ba, quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV trong 
đổi mới phương pháp giảng dạy. Tích cực, chủ động không ngừng nghiên cứu khoa học 
vận dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại, kết hợp đan xen, lòng ghép các 
hình thức, phương pháp, cũ và mới, giữa truyền thống và hiện đại, giữa lý thuyết và thực 
hành. Mặc dù, đội ngũ giảng viên thường xuyên quan tâm đầu tư nghiên cứu, nhưng 
nhìn chung phương pháp giảng dạy KHXHNV ở các trường ĐHQS, vẫn chưa đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo sĩ quan trong tình hình mới. 

Thứ tư, quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV 
trong sử dụng phương tiện giảng dạy. Nét nổi bật trong trong nghiên cứu vận dụng 
phương tiện dạy học trong giảng dạy của giảng viên KHXHNV là có sự kết hợp chặt 
chẽ giữa phương tiện truyền thống và hiện đại. Cho dù có sự quan tâm, nhưng khả 
năng nghiên cứu vận dụng các phương tiện hiện đại vào giảng dạy của giảng viên 
KHXHNV, vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy bậc đại học quân sự trong thời 
đại phát triển của khoa học công nghệ. 

3.1.2. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng của quan hệ giữa nâng cao năng lực 
giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn 
ở các trường đại học quân sự hiện nay 

- Nhóm nguyên nhân thuộc về khách quan 
Thực trạng quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV ở 

các trường ĐHQS, những năm vừa qua được bắt nguồn từ việc nhận thức và tổ chức các 
hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các nhà trường; từ việc phát huy nhân tố 
tạo động lực trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên KHXHNV. Tuy 
nhiên, trong nhận thức và tổ chức thực hiện, trong phát huy các nhân tố tạo động lực còn 
có nhiều thiếu sót chưa tạo được điều kiện, thời gian hợp lý, chưa tạo ra được những động 
lực hơn nữa thúc đẩy giảng viên vươn lên sáng tạo khoa học góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục - đào tạo của các nhà trường. 

- Nhóm nguyên nhân thuộc về chủ quan 
Thành công hay thất bại của các cuộc cải cách giáo dục phụ thuộc phần lớn vào 

chất lượng đội ngũ giảng viên. Điều đó, được biểu hiện cả trong nhận thức, và cả trình 
độ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, 
số lượng, chất lượng của giảng viên KHXHNv ở các nhà trường ngày càng gia tăng, 
nhưng nhìn chung sự gia tăng đó vẫn chưa theo kịp của mục tiêu, yêu cầu ngày càng 
cao của nhiệm vụ đào tạo đại học quân sự 



 12

3.2. Nhân tố tác động và yêu cầu đối với quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng 
dạy và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn ở các 
trường đại học quân sự hiện nay            

3.2.1. Những nhân tố tác động đến quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng dạy 
và năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn ở các 
trường đại học quân sự hiện nay 

Thứ nhất, những vấn đề lý luận và thực tiễn nảy sinh từ công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta 
hiện nay đã và đang diễn ra trong bối cảnh quốc tế và trong nước có những thuận lợi, 
thời cơ, vừa có những khó khăn thách thức. Điều đó tác động rất lớn đến việc nhận 
thức, tổ chức hoạt động giảng dạy và nghiên cứu KHXHNV ở các trường ĐHQS. 

Thứ hai, sự tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, nhất là 
công nghệ thông tin. Sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã 
tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động giáo dục - 
đào tạo, nó đặt ra yêu cầu, đòi hỏi các nhà trường trong việc đổi mới nội dung chương 
trình, đến phương pháp, phương tiện giảng dạy, đến cách thức tác động của người giảng 
viên đến người học. 

Thứ ba, sự phát triển mới về chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt 
Nam trong tình hình mới. Trong từng giai đoạn cách mạng chức năng, nhiệm vụ 
quân đội có sự phát triển mới về nội dung phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cách 
mạng. Sự phát triển mới của chức năng, nhiệm vụ quân đội đã tác động rất lớn đến 
việc nghiên cứu khoa học và giảng dạy của giảng viên KHXHNV ở các trường 
§HQS. 

 3.2.2. Một số yêu cầu đối với quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng dạy và 
năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn ở các 
trường đại học quân sự hiện nay 

Thứ nhất, nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa học của 
giảng viên khoa học xã hội nhân văn phải là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp ở các trường đại học 
quân sự hiện nay. Thực hiện vấn đề này cần làm tốt một số nội dung sau: 

Một là, phải nhận thức đúng đắn vị trí vai trò của việc nâng cao NLNCKH với hoạt động 
giảng dạy,  nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ theo chức 
trách 

Hai là, phải có sự lãnh đạo và chỉ huy thống nhất, tổ chức chặt chẽ trong toàn trường, 
từng ngành,từng cấp, từng cơ quan đơn vị,  tổ chức chặt chẽ thống nhất có sự phân cấp rõ 
ràng  gắn với chức trách nhiệm vụ của người cán bộ,  giảng viên. 

Ba là, đồng thời thường xuyên sơ tổng kết đánh gi̧  kết quả thực hiện nhiệm vụ ở từng đơn 
vị có liên quan. Khắc phục kịp thời tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo quản lý của các cơ quan, 
đơn vị. 
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Thứ hai, nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa học của 
giảng viên khoa học xã hội nhân văn phải xuất phát từ đặc điểm, điều kiện cụ thể của 
các trường đại học quân sự hiện nay 

Một là, căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể của mỗi nhà trường để xác định lựa 
chọn nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn 
liền với nâng cao giảng dạy. 

Hai là, căn cứ vào thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên KHXHNV của 
nhà trường, để có cách thức đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức các hoạt động giảng 
dạy, nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao. 

Ba là, căn cứ vào điều kiện bảo đảm cơ sở vật chất của từng trường, để tạo  mọi 
điều kiện thuận lợi để giảng viên nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng giảng dạy 
của mình. 

Thứ ba, phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng với tính năng động sáng 
tạo của giảng viên khoa học xã hội nhân văn trong  nâng cao năng lực giảng dạy và 
năng lực nghiên cứu khoa học của người giảng viên ở các trường đại học quân sự hiện 
nay  

Một là, phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong hệ thống giáo dục - đào 
tạo của các trường. 

Hai là, cùng với việc phát huy vai trò các tổ chức, các lực lượng; đồng thời phải 
phát huy tính năng động, sáng tạo của từng giảng viên, ở từng bộ môn, từng khoa 
trong nhà trường. 

Kết luận chương 3 
Thực trạng quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên 

KHXHNV được xem xét, đánh giá trong các khâu, các bước của quá trình thực hiện 
nhiệm vụ giảng dạy của người giảng viên. Việc đánh giá thực trạng, chỉ ra nguyên 
nhân, nhân tố tác động và yêu cầu đối với quan hệ này là cơ sở khoa học để các nhà 
trường đề ra chủ trương, giải pháp thích hợp giải quyết hiệu quả mối quan hệ trong 
thực tiễn giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sĩ 
quan ở các trường ĐHQS.  

 
Chương 4 

GIẢI PHÁP CƠ BẢN giải quyết QUAN Hệ giữa nâng 
CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY Và NĂNG lực nghiên CỨU 
KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN khoa học xã HỘI Nhân 

VĂN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÂN SỰ HIỆN NAY 

4.1. Nhóm giải pháp tổ chức lao động sư phạm khoa học tạo sự thích ứng 
giữa hoạt động giảng dạy và hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa 
học xã hội nhân văn ở các trường đại học quân sự hiện nay  

4.1.1. Nâng cao năng lực nhận thức của các tổ chức lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan 
chức năng về quan hệ giữa nâng cao năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu 
khoa học của giảng viên khoa học xã hội nhân văn ở các trường đại học quân sự hiện 
nay 
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- Trong nhận thức và tổ chức thực hiện các chủ thể không nên đồng nhất giữa hoạt 
động nâng cao NLGD với hoạt động nâng cao NLNCKH của người giảng viên. Tuy 
nhiên, cũng không nên thấy sự khác biệt mà đề cao, tuyệt đối hoá hoạt động này coi nhẹ 
hoạt động kia. 

- Để tổ chức, thực hiện hiệu quả tăng cường quan hệ giữa nâng cao NLGD và 
NLNCKH của giảng viên, cần phải tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng của lãnh 
đạo, chỉ huy khoa giáo viên và cơ quan chức năng ở các trường ĐHQS. 

4.1.2. Tổ chức hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học hợp lý tạo sự thích 
ứng giữa hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa học xã 
hội nhân văn ở các trường đại học quân sự hiện nay 

- Tiếp tục hoàn thiện một hệ thống kế hoạch tổng thể cũng như kế hoạch cụ thể của 
từng giai đoạn, tạo thế chủ động cho công tác quản lý hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa 
học đến từng khoa giáo viên. 

- Tổ chức hoạt động giảng dạy theo hướng tiếp cận nghiên cứu khoa học. Muốn vậy, 
phải nghiên cứu đổi mới, nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, sao cho 
phù hợp và phát huy tối đa vai trò của phương tiện hiện đại trong nâng cao chất lượng 
đào tạo sĩ quan ở các trường ĐHQS hiện nay.  

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn liền với hoạt động giảng dạy, 
phục vụ cho giảng dạy KHXHNV của các nhà trường. 

- Xây dựng hệ thống thông tin tư liệu, thư viện cho phép khai thác thông tin khoa 
học một cách nhanh chóng, thuận lợi; bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa, giáo trình, tài 
liệu tham khảo, tạp chí chuyên ngành; xây dựng hệ thống giảng đường đồng bộ, chuyên 
sâu và hiện đại. 

4.2. Nhóm giải pháp xây dựng các nhân tố tạo động lực thúc đẩy giảng viên 
khoa học xã hội nhân văn nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng giảng dạy ở các 
trường đại học quân sự hiện nay 

4.2.1. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực thúc đẩy 
giảng viên khoa học xã hội nhân văn tích cực nghiên cứu khoa học nâng cao chất 
lượng giảng dạy ở các trường đại học quân sự hiện nay 

Cơ chế, chính sách đối với giảng viên KHXHNV là một bộ phận trong hệ thống cơ 
chế, chính sách cán bộ của Đảng, Nhà nước và của Quân đội ta. Thể hiện sự quan tâm của 
Đảng và Nhà nước đối với sự cống hiến của người giảng viên trong sự nghiệp giáo dục - 
đào tạo, và có vị trí đặc biệt quan trọng đối với việc phát huy vai trò của giảng viên trong 
hoạt động giảng dạy KHXHNV ở các nhà trường. Vì thế, đổi mới, hoàn thiện cơ chế, 
chính sách là khâu có ý nghĩa quyết định để tạo động lực thúc đẩy giảng viên KHXHNV 
tích cực nghiên cứu, chiếm lĩnh tri thức, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo ở các trường ĐHQS. Có nghĩa là, phải hình thành trên 
thực tế một cơ chế, chính sách trong công tác tuyển chọn, đào tạo, bố trí, sử dụng, đánh giá 
đãi ngộ với giảng viên KHXHNV thực sự phù hợp với tình hình phát triển đất nước, quân 
đội, với yêu cầu giảng dạy KHXHNV ở các trường ĐHQS hiện nay. 
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 4.2.2. Xây dựng môi trường sư phạm thuận lợi tạo động lực thúc đẩy giảng 
viên khoa học xã hội nhân văn tích cực nghiên cứu khoa học nâng cao chất lượng 
giảng dạy ở các trường đại học quân sự hiện nay 

Quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH được phát huy một cách triệt để khi 
có được một môi trường giảng dạy, nghiên cứu khoa học dân chủ, đồng thuận, ở đó cả 
hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chức năng và đội ngũ giảng viên KHXHNV có sự 
thống nhất cao trong quán triệt, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học trên cơ sở xây dựng được một mục đích, lý tưởng sống cao đẹp, các quan hệ 
chuẩn mực, trong sáng và nhu cầu lợi ích được thực hiện. Cho nên, cần phải mở rộng 
dân chủ trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học; xây dựng các mối quan hệ 
sư phạm lành mạnh; đồng thời cần phải xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường 
góp phần thiết thực để người giảng viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuận 
lợi nâng cao chất lượng giảng dạy… 

4.3. Nhóm giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên khoa học xã hội nhân văn 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường đại 
học quân sự hiện nay 

4.3.1. Từng bước đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên khoa học xã hội 
nhân văn theo hướng chuẩn hoá tạo điều kiện để họ nghiên cứu khoa học nâng cao 
chất lượng giảng dạy ở các trường đại học quân sự hiện nay 

Trước yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, xây dựng quân đội trong tình hình 
mới, thì việc xác định những tiêu chuẩn, mô hình đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ 
giảng viên là hết sức cần thiết, và đó cũng là cơ sở khoa học để lãnh đạo, chỉ huy các 
nhà trường có kế hoạch, nội dung, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ 
giảng viên KHXHNV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Thực 
chất của quá trình này là xác định và hiện thực hoá những tiêu chuẩn, mô hình người cán 
bộ sĩ quan quân đội vào đối tượng hoạt động trong lĩnh vực cụ thể, đó là giảng viên 
KHXHNV. Những tiêu chí, mô hình đó không chỉ về phẩm chất, trình độ năng lực 
chuyên môn, mà còn cả về số lượng, cơ cấu. Thực hiện tốt việc chuẩn hoá sẽ đào tạo, bồi 
dưỡng xây dựng được đội ngũ giảng viên KHXHNV đáp ứng yêu cầu giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn ở nhà trường; đồng thời, góp phần vận dụng hiệu 
quả quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV trong hoạt 
động giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường ĐHQS hiện nay.  

4.3.2. Đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên 
khoa học xã hội nhân văn theo hướng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học gắn 
liền với nâng cao năng lực giảng dạy của họ ở các trường đại học quân sự hiện nay 

Đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên 
KHXHNV nhằm tạo điều kiện cho mỗi giảng viên tham gia càng nhiều hơn, hiệu quả hơn 
các hoạt động thực tiễn giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên mọi hình thức khác nhau. Vì 
thế, cần phải tăng cường mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng 
viên KHXHNV đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa 
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học ở các trường ĐHQS. Để thực hiện giải pháp này cần phải tập trung vào một số vấn đề 
sau đây. 

- Các nhà trường, mà trực tiếp là các khoa giáo viên KHXHNV, nhất là các tổ bộ 
môn phải tổ chức, phân công sắp xếp nội dung kế hoạch cụ thể khoa học để mọi giảng 
viên được tham gia thực hành giảng bài và có thời gian nghiên cứu khoa học thường 
xuyên. 

- Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo đội ngũ giảng viên 
KHXHNV, theo hướng giảm thời gian lên lớp lý thuyết, tăng thời gian và nội dung thực 
hành, thực tập, tập bài dành thời gian cho người học thực hành nghiệp vụ sư phạm và tập 
dượt nghiên cứu khoa học. Đồng thời, chủ động từng bước tiếp cận dần tới phương pháp 
nghiên cứu khoa học, tăng cường thực hành các phương pháp nghiên cứu lý thuyết và 
thực tiễn 

- Đổi mới nội dung, phương pháp bồi dưỡng tại chức và đào tạo lại nhằm bổ sung 
những tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng… mà giảng viên KHXHNV còn thiếu hụt so với 
yêu cầu của nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở các trường ĐHQS trong thời 
kỳ mới. 

- Mở rộng giao lưu, liên kết tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên lựa chọn những 
hình thức, phương tiện, không gian, thời gian phù hợp với khả năng nhận thức, nghiên 
cứu để bổ sung những tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm còn thiếu hụt của mình. 

- Tích cực bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên đầu đàn về KHXHNV, góp 
phần thúc đẩy giảng viên KHXHNV ở các nhà trường tích cực chủ động vươn lên 
sáng tạo khoa học đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp không ngừng nâng 
cao chất lượng giảng dạy KHXHNV của mình. 

Kết luận chương 4 
Nghiên cứu quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH không chỉ trên cơ sở 

phương pháp luận khoa học đã được phân tích đánh giá; mà vấn đề quan trọng là đề 
xuất những giải pháp phù hợp, thiết thực, khả thi để hiện thực hóa quan hệ đó trong 
hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên KHXHNV ở các trường 
ĐHQS. Mỗi nhóm giải pháp tuy có vị trí, vai trò khác nhau, nhưng có quan hệ thống 
nhất hữu cơ với nhau, đều hướng đến giải quyết quan hệ giữa nâng cao NLGD và 
NLNCKH của người giảng viên trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường 
ĐHQS hiện nay   

 

KẾT LUẬN 
1. Năng lực giảng dạy và NLNCKH của giảng viên KHXHNV là sự thống nhất biện 

chứng của các yếu tố về trình độ tri thức, phương pháp, kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp và 
các phẩm chất tâm sinh lý của người giảng viên được huy động vào thực hiện nhiệm vụ 
giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đây là những nhân tố cơ bản có ý nghĩa quyết định đến 
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chất lượng, hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên KHXHNV ở các 
trường ĐHQS. 

2. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã và đang đặt ra những 
yêu cầu cao trong việc giáo dục - đào tạo đội ngũ sĩ quan ở các trường ĐHQS. Những yêu 
cầu đó, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao NLGD và NLNCKH của đội ngũ giảng viên nói 
chung và giảng viên KHXHNV nói riêng. Nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên 
KHXHNV là quá trình không ngừng vươn lên của chủ thể nhằm chiếm lĩnh tri thức khoa 
học, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo hướng tiên tiến hiện đại để truyền đạt tri 
thức đến người học nhanh và hiệu quả. 

3. Thực chất quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV là 
một chu trình biện chứng đó là sự ràng buộc, quy định, tác động, thúc đẩy, chuyển hoá lẫn 
nhau diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của người giảng viên ở 
các trường ĐHQS. Chính sự ràng buộc, tác động thúc đẩy đó giúp người giảng viên ngày 
càng đi sâu khám phá sáng tạo khoa học nắm chắc trình độ tri thức, kỹ năng phương pháp sư 
phạm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Tuy nhiên, quan hệ đó không 
phải diễn ra một cách ngẫu nhiên, tự phát mà thông qua hoạt động có ý thức của con người. 
Vì thế, để quan hệ đó ngày càng thể hiện hiệu quả trong hoạt động giáo dục - đào tạo cần 
nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn các vấn đề có tính quy luật về sự phụ thuộc của quan 
hệ đó vào tính chất, đặc điểm của nhiệm vụ trung tâm của các nhà trường; việc phát huy vai 
trò hệ thống động lực trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; và vai trò nhân tố chủ quan 
của người giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo ở các trường ĐHQS. 

4. Trong thực tiễn quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên 
KHXHNV được thể hiện trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, mà biểu 
hiện cụ thể sinh động trong các khâu, các bước của quá trình thực hiện nhiệm vụ 
giảng dạy của người giảng viên. Những kết quả, thành tựu của quan hệ giữa nâng cao 
NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV thể hiện trình độ năng lực của các chủ 
thể trong lãnh đạo, chỉ đạo việc đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giảng viên; 
trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các nhà trường. 
Đồng thời, phản ánh sự phát triển về trình độ, năng lực của giảng viên KHXHNV đáp 
ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo đội ngũ sĩ quan quân đội hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh 
những thành tựu đã đạt được vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, yếu kém, bất cập 
chưa tương xứng với tầm vóc, qui mô và yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của một 
trường đào tạo bậc đại học quân sự. Những hạn chế đó, do nhiều nguyên nhân vừa chủ 
quan, vừa khách quan, nhưng sâu xa là sự tác động chi phối của các nhân tố, điều kiện 
khách quan, và trực tiếp là vai trò chủ quan của đội ngũ giảng viên KHXHNV. Trong 
những năm tiếp theo, quan hệ đó sẽ còn tiếp tục chịu sự tác động của nhiều nhân tố 
theo những chiều hướng và mức độ khác nhau, vừa thuận lợi, vừa khó khăn, vừa đặt ra 
những yêu cầu đối với các chủ thể ở các trường ĐHQS. Để giải quyết tốt mối quan hệ 
này, chủ thể ở các trường ĐHQS cần phải nắm chắc những nhân tố tác động; đồng 
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thời, quán triệt và thực hiện tốt những yêu cầu có tính nguyên tắc góp phần nâng cao 
NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo sĩ 
quan ở các nhà trường hiện nay. 

5. Để quan hệ giữa nâng cao NLGD và NLNCKH của giảng viên KHXHNV 
ngày càng phát huy hiệu quả trong nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở các 
trường ĐHQS, cần thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào 
các nhóm giải pháp cơ bản: nhóm giải pháp tổ chức lao động sư phạm khoa học tạo sự 
thích ứng giữa hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên 
KHXHNV; nhóm giải pháp xây dựng các nhân tố tạo động lực trong giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học; và nhóm giải pháp xây dựng đội ngũ giảng viên KHXHNV đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các nhà trường. Các nhóm 
giải pháp là một chỉnh thể thống nhất, vừa có tính độc lập tương đối, vừa có sự tác 
động qua lại với nhau. Giải quyết tốt các nhóm giải pháp này sẽ góp phần cao chất 
lượng giảng dạy và nghiên cứu KHXHNV trong đào tạo đội ngũ sĩ quan ở các trường 
ĐHQS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện 
nay. 


